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Mục tiêu kiến thức

� Các bằng chứng nào khẳng định vai trò mang thông tin
di truyền của ADN (và ARN ở một số virut)?

� Cấu trúc, đặc tính, chức năng của các axit nucleic

Nắm được các vấn đề và trả lời các câu hỏi sau:

Ch−¬ng 2. Cấu trúc, đặc tính, chức năng của ADN, ARN, Protein

� Các chức năng ngày càng biết đầy đủ hơn về ARN

� Cấu trúc, đặc tính, chức năng của protein

� Các nhóm protein chức năng cơ bản

Thảo luận, suy ngẫm, tự tìm hiểu thêm
� Mối quan hệ và sự phù hợp giữa cấu trúc và chức năng

của các đại phận tử sinh học.

� Các chức năng ngày càng biết đầy đủ hơn về ARN

� Tại sao nhiều giả thiết gần đây có xu hướng cho rằng
ARN là đại phân tử xuất hiện đầu tiên trong tiến hóa?



LƯỢC SỬ DI TRUYỀN HỌC
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Lược sử di truyền học

• Di truyền học là ngành khoa học nghiên cứu về cấu
trúc, chức năng, cơ chế hoạt động và vận động của vật
chất (thông tin) di truyền từ thế hệ sang thế hệ khác (ở
các mức độ khác nhau của hệ thống sinh vật, như
phân tử, tế bào, cơ thể, quần thể).

• Đây là một dòng chó thuần chủng được sinh ra từ một 
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• Đây là một dòng chó thuần chủng được sinh ra từ một 
cặp bố, mẹ có kiểu gen gần giống nhau hoàn toàn 
(dòng thuần).

– Tần số mắc các bệnh lý 
(rối loạn) di truyền thường 
gặp rất cao trong các 
dòng thuần.



Lược sử di truyền học

• Đây là một đàn chó con được sinh ra từ một cặp bố, 
mẹ có nguồn gốc từ các dòng khác nhau.

– Tập tính và các kiểu hình 
của các con trong đàn 
rất khác nhau do kiểu gen
của chúng được tổ hợp ngẫu 
nhiên từ hệ gen (vốn khác 
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nhiên từ hệ gen (vốn khác 
nhau) của các tế bào sinh dục
có nguồn gốc từ bố và mẹ.

– Tuy vậy phần lớn các tính  
trạng của chúng là giống, 
hoặc gần giống, hoặc là 
kiểu hình trung gian của 
của các kiểu hình tìm thấy 
ở bố và mẹ.



Lược sử di truyền học

• Cơ chế nào đã gây nên những hiện tượng nêu trên?

• Mặc dù các hiện tượng di truyền học được quan tâm và 
ứng dụng ngay từ thủa sơ khai của xã hội loài người 
(nhất là trong trồng trọt và chăn nuôi), nhưng đến tận 
thể thứ XX, phần lớn các nhà sinh học (một cách sai 
lầm) cho rằng:
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lầm) cho rằng:

– Mọi tính trạng (kể cả các tính trạng thu nhận 
mới trong thời gian sống) của một cá thể có thể 
truyền được sang thế hệ sau.

– Các đặc tính của bố, mẹ được trộn lẫn (và 
không phân tách trở lại được) trong thế hệ con.



Lược sử di truyền học

Đinh Đoàn Long Bộ môn DI TRUYỀN HỌC

Gregor Mendel (1822-1884), người được coi là
cha đẻ của ngành Di truyền học hiện đại



Lược sử di truyền học

• Di truyền học hiện đại được đánh dấu bắt đầu bằng các thí
nghiệm phân tích số lượng (tỉ lệ phân ly) của các tính trạng trong
các phép lai ở cây đậu Hà lan của Gregor Mendel
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Nhị

Nhôy



Lược sử di truyền học

• Mendel tiến hành
lai giữa các cây
đậu thuộc các
dòng thuần khác
nhau bởi từng cặp
tính trạng tương
phản và theo dõi
số lượng (tỉ lệ)

1 Cắt bỏ nhị 
(hoa đực) từ 
các cây có 
hoa màu tím

Hoa trắng

Nhị (hoa đực)

Noãn (hoa cái)

Hoa tímBố, Mẹ
(P)

2 Thụ phấn giữa 
nhị của hoa 
trắng với noãn 
của hoa tím

3 Noãn sau khi thụ phấn, 
phát triển thành quả
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số lượng (tỉ lệ)
phân ly của các
tính trạng trong
các thế hệ con.

• Hình ảnh này mô
tả kỹ thuật lai ở
cây đậu Hà Lan.

Thế hệ con
(F1)

phát triển thành quả

4 Cây được 
trồng từ hạt



Bố, Mẹ
(P)

Thế hệ con

x

x
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Thế hệ con
(F1)

Thế hệ con
(F2)

x



Lược sử di truyền học

• Mendel tiến hành thí nghiệm
với 7 cặp tính trạng tương
phản khác nhau, từ đó đưa ra
ba quy luật: quy luật đồng tính
(I), quy luật phân tính (II) và
quy luật phân ly độc lập (III).

MÀU HOA

VỊ TRÍ HOA

MÀU HẠT

DẠNG HẠT

Tím Trắng

Ở nách Ở đỉnh

Vàng Xanh

Trơn Nhăn
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DẠNG QUẢ

MÀU QUẢ

CHIÈU DÀI 
THÂN

Tóp Phổng

Xanh Vàng

Cao Thấp

• Trên cơ sở đó, Mendel đưa ra
khái niệm về yếu tố di truyền
(inheritant factor), là đơn vị di
truyền. Ngày nay chúng ta đã
biết yếu tố này là gen nằm
trong các phân tử axit nucleic.



Lược sử di truyền học
13.000 - 15.000 năm trước: Phát triển trồng trọt

Thí nghiệm của Mendel (1986) 1869: Miescher lần đầu tiên tách chiết được ADN 
Mô tả nhiễm sắc thể (1902 - 1904) 

1929: Mô tả được thành phần cấu tạo ADN 
Avery cung cấp bằng chứng cho thấy ADN  mang 
thông tin di truyền trong biến nạp ở vi khuẩn (1949) 1953: Watson và Crick mô tả cấu trúc chuỗi 

xoắn kép ADN, chủ yếu dựa trên hình ảnh 
nhiễu xạ tia X (của Franklin và Wilkins) 

Mô tả đột biến tế bào hồng cầu hnh liềm (1956) 

Kornberg phát hiện ADN polymerase (1957)

Chứng minh cơ chế sao chép ADN (1958) 
1961 - 1966: Giải mã các mã bộ ba (codon) 

Phát hiện thấy sự tồn tại của enzym giới hạn (1962) 
1967: Gellert phát hiện ra ADN ligase, enzym 

nối các phân đoạn ADN với nhau 
Khởi đầu các nghiên cứu công nghệ ADN tái tổ hợp của 
Boyer và cs. tại ĐH Standford và Califonia (1972) 
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Boyer và cs. tại ĐH Standford và Califonia (1972) 
1975: Southern phát triển kỹ thuật thẩm tách 

Southern cho phép xác định trình tự ADN đặc thù Sanger & Barrell, Maxam & Gilbert phát triển các kỹ thuật 
giải  mã trình tự ADN (1975 - 1977) 

1980: Thiết lập được bản đồ sơ bộ đầu tiên các 
dấu chuẩn ADN hệ gen người Palmiter & Brinser tạo được Chuột chuyển gen, Sprading & 

Rubin tạo được Ruồi dấm chuyển gen (1981 - 1982) 

1985: Mullis và cs. phát minh ra kỹ thuật PCR 
Đề xuất ý tưởng “Dự án hệ gen người” (1986)

1987: Phát hiện gen gây bệnh teo cơ Duchene 
Phát hiện gen gây bệnh xơ nang (1989) 

1990: Khởi động Dự án Hệ gen người (HGP) 
Phát hiện gen gây bệnh Huntington (1993) 

1995: Phát minh ra chip ADN Hệ gen đầu tiên được giải mã - H. influenza (1995) 
1999: Nhiễm sắc thể người đầu tiên được giải mã   

Hoàn thành giải mã hai bản sao sơ bộ hệ gen người (2003) 2006: Chính thức hoàn thành giải trình tự NST 
cuối cùng của hệ gen người (NST số 1)    
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Bằng chứng về ADN là vật chất di truyền

Thí nghiệm 
của Griffith (1928)
a) Vi khuẩn Streptoccoccus pneumoniae, 
chủng S độc; chuột chết khi bị tiêm chủng này  

a)

b)

c)

b) Dạng đột biến R không gây chết 

c) Dạng S bị bất hoạt (chết) bởi nhiệt không 
gây chết khi tiêm vào chuột

S

S R

Đột biến

Tiêm

Tiêm

Chết

Sống
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d)

gây chết khi tiêm vào chuột

d) Hỗn hợp gồm dạng S bị bất hoạt và dạng R
khi tiêm vào chuột làm chuột chết

S

S

R

Gây chết bởi nhiệt

Gây chết 
bởi nhiệt

Hỗn 
hợp

Tiêm

Tiêm

Sống

Chết

Phân tích 
mô

Dòng S phục hồi



Bằng chứng về ADN là vật chất di truyền

Thí nghiệm của Griffith (1928)

d) Griffith kết luận rằng đã 
có yếu tố truyền gen (biến 
nạp) từ chủng  S chuyển 
sang chủng R, và chuyển 
chủng R → S.

d)

S

R

Gây chết 
bởi nhiệt

Hỗn 
hợp

Tiêm Chết

Phân tích 
mô

Dòng S phục hồi

Thí nghiệm của Avery, MacLeod và McCarty (1944)
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e) Avery và cs. tinh sạch ADN 
từ chủng S và ủ cùng chủng 
R rồi tiêm cho chuột. Chuột 
chết. Điều này cho thấy ADN 
chính là yếu tố được truyền 
từ S →→→→ R trong thí nghiệm 
của Griffith

Thí nghiệm của Avery, MacLeod và McCarty (1944)

e)

S

R

Gây chết bởi nhiệt Hỗn 
hợp

Tiêm
Chết

Phân tích 
mô

Dòng S phục hồiADN



Bằng chứng về ADN là vật chất di truyền

Thí nghiệm của Avery, MacLeod và McCarty (1944)
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Bằng chứng về ADN là vật chất di truyền
Thí nghiệm của Hershey và Chase (1953)

a) & b) Cấu trúc và chu 
trình sống của phagơ T2.

a) b)
Protein 

vỏ

ADN

Thành tế 
bào chủ

Lõi

1. Phagơ gắn vào tế bào 
vi khuẩn chủ

2. Phagơ tiêm hệ 
gen của nó vào tế 

bào vi khuẩn

3. Hệ gen phagơ sao chép và 4. Đóng gói hạt phagơ mới

5. Tế bào vi 
khuẩn bị phân 
giải và giải 
phóng phagơ
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Phagơ T2

3. Hệ gen phagơ sao chép và 
dịch mã trong tế bào chủ

4. Đóng gói hạt phagơ mới

Phagơ T2

Phagơ T2

Gây nhiễm E. coli và 
nuôi cấy trên môi 
trường chứa 32P

Gây nhiễm E. coli và nuôi 
trên môi trường chứa 35S

ADN phagơ được 
đánh dấu với 32P

Protein vỏ phagơ 
được đánh dấu 35P

Gây nhiễm                   
vi khuẩn

Ly 

tâm

Không 
phát xạ

Phát xạ

Phát xạ

Không 
phát xạGây nhiễm                   

vi khuẩn

Ly 

tâm



Bằng chứng về ADN là vật chất di truyền
Thí nghiệm của Hershey và Chase (1953)
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Thành phần cấu tạo của các axit nucleic

�
�

�
�

�

�

Thymine (T) Cytosine (C) Uracil (U)

Baz¬ nit¬ của ADN Baz¬ nit¬ của ARN

a) Ribose b) Deoxyribose

�’

�’�’

�’

�’

�’

�’�’

�’

�’
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�

�
�

�

�
�

�

	




Adenine (A) Guanine (G)

Baz¬ nit¬ của ADN và ARNc) Deoxyribose monophosphate

Đ−êng ribose của các nucleotide.
a) Đ−êng ribose có nhóm –OH ở vị
trÝ C-2’, b) Đ−êng deoxyribose cã
gốc –H ở vị trí C-2’, c) đường
deoxyribosemang nhóm phosphate

�’

�’�’

�’

�’

Cấu trúc bazơ nitơ của các nucleotide. Dẫn xuất của
pyrimidine gồm thymine (T), cytosine (C) và uracil (U);
dẫn xuất của purine gồm adenine (A) và guanine (G).
ADN được cấu tạo từ dA, dT, dG và dC, trong khi ARN
được cấu tạo từ A, U, G và C.



Thành phần cấu tạo của các axit nucleic

Tên gọi các nucleotide là thành phần của ADN và ARN

Bazơ nitơ Nucleoside Nucleotide

Adenine (A) Adenosine Deoxyadenosine 5’- monophosphate

Guanine (G) Guanosine Deoxyguanosine 5’- monophosphate

Thymine (T) Thymidine Deoxythymidine 5’- monophosphatea
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Thymine (T) Thymidine Deoxythymidine 5’- monophosphatea

Cytosine (C) Cytidine Deoxycytidine 5’- monophosphate

Uracil (U) Uridine Uridine 5’- monophosphateb

a Có ở ADN, nhưng không có ở ARN
b Có ở ARN, nhưng không có ở ADN



Thành phần cấu tạo của ADN
Mỗi bazơ nitơ đều có 2 dạng hỗ biến
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Các bazơ nitơ
Đầu 5’

Cấu trúc hóa học của ADN
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Đầu 3’

Các liên kết 
phosphodieste



Nguyên tắc Chargaff

Cấu trúc hóa học của ADN

THÀNH PHẦN CÁC NUCLEOTIDE THEO TỈ LỆ PHẦN TRĂM (%) Ở MỘT SỐ LOÀI

Loµi Adenine Guanine Cytosine Tymine
Virót

Thùc khuÈn thÓ T2 32,6 18,1 16,6 32,6
Herpes simplex 18,8 37,7 35,6 12,8
Phag¬ λ 26,0 23,8 24,3 25,8
Pseudorables 13,2 37,0 36,3 13,5

Vi khuÈn
Escherichia coli 26,0 24,9 25,2 23,9
Diplococcus pneumoniae 29,8 20,5 18,0 31,6
Micrococcus hysodeikticus 14,4 37,3 34,6 13,7
Ramibacterium ramosum 35,1 14,9 15,2 34,8
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Ramibacterium ramosum 35,1 14,9 15,2 34,8
NÊm men
Neurospora crassa 23,0 27,1 26,6 23,3
Aspergillus niger 25,0 25,1 25,0 24,9
Saccharomyces cerevisiae 31,7 18,3 17,4 32,6

Sinh vật nhân chuẩn
Arachis hypogaea (đậu) 32,1 17,6 18,0 32,2
Bombyx mori (tằm) 30,7 18,9 19,4 31,1
Drosophila melanogaster 30,7 19,6 20,2 29,4
Homo sapiens (người)
Tế bào gan 30,3 19,5 19,9 30,3
Tinh trùng 29,8 20,2 18,2 31,8
Tuyến giáp 30,5 19,9 20,6 28,9
Nicotinana tabacum 29,3 23,5 16,5 30,7
Rana pipiens (ếch) 26,3 23,5 23,8 26,4
Zea mays (ngô) 25,6 24,5 24,6 25,3



Mô hình Watson - Crick

Cấu trúc hóa học của ADN
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Đường

Đường

Cấu trúc hóa học của ADN
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Các liên kết hydro

Liên kết hydro không hình thành (hoặc
chỉ hình thành yếu) giữa các cặp bazơ
nitơ kết cặp không đúng; hoặc khi các
nucletide trên hai mạch mặc dù kết cặp
đúng, nhưng không quay ngược chiều.



Cấu trúc hóa học của ADN
Liên kết hydro

Bazơ nitơ

Khung đường -
phosphate

xo
ắn

= 
34

Å
 =

 1
0,

5 
n

u
cl

eo
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Khe 
chính

Khe 
phụ
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1 
vò

n
g

xo

H O C trong 
chuỗi este

C và N trong 
các bazơ

P



Cấu trúc hóa học của ADN
Khe chính

Khe phụ

Khe chính

Khe phụ
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Khe chính Khe chính

Khe phụ Khe phụ



Cấu trúc hóa học của ADN
ADN có nhiều dạng cấu hình, trong đó phổ biến là dạng B

A - ADN B - ADN C - ADN D - ADN Z - ADN
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MỘT SỐ DẠNG CẤU HÌNH KHÔNG GIAN CỦA ADN

Đặc tính 
Dạng ADN 

A B Z 
Chiều quay của chuỗi xoắn Về phía phải Về phía phải Về phía trái 

Điều kiện hình thành Độ ẩm ~ 75% Độ ẩm ~ 92% 
Nồng độ muối cao, 
hoặc methyl hóa ADN 

Đường kính (Å) 26 Å 20 Å 18 Å 
Số cặp bazơ nitơ trên một vòng xoắn 11 10 12 
Góc nghiêng giữa hai cặp bazơ nitơ kế tiếp 33O 36O 60O 
Độ cao theo trục chuỗi xoắn của một cặp bazơ nitơ (Å) 2,6 Å 3,4 Å 3,7 Å 
Độ cao theo trục chuỗi xoắn của một vòng xoắn (Å) 28 Å 34 Å 45 Å 
Đặc điểm khe chính Hẹp và sâu Rộng và sâu Phẳng 
Đặc điểm khe phụ Rộng và nông Hẹp và sâu Hẹp và sâu 

 



Tính chất biến tính và hồi tính của ADN

Sợi ADN xoắn kép

NHIỆT ĐỘTĂNG 

Vùng giàu A:T 
biến tính trước

ấp
 t

h
ụ

 U
V

Biến tính 

Tm = Nhiệt 
độ biến tính

Biến tính 
hoàn toàn
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NHIỆT ĐỘTĂNG THÊM 

Các mạch ADN biến tính hoàn toàn

Đ
ộ

 h
ấp

 t
h

Nhiệt độ tăng

Biến tính 
một phần



Tính chất biến tính và hồi tính của ADN

Công thức ước tính Tm

Công thức của Wallace (1989) với các

phân đoạn ADN ngắn hơn 25 bp

Tm = 2oC x (A + T) + 4oC x (G + C)
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Công thức của Meinkoth - Wahl (1989)

với các phân đoạn ADN dài hơn 25 bp

Tm = 81,5oC + 16,6(log10[Na
+]) + 0,41(%[G+C]) – (500/n) – 0,61(%FA)



Một số tính chất của ADN

ADN có thể tồn tại ở dạng mạch thẳng …
Sợi ADN 
xoắn kép

Các mạch 
ADN mới

Các điểm                    
khởi đầu sao chép

Các đơn vị 
sao chép
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… hoặc …

Đơn vị 
sao chép 
mở rộng

Các mạch 
ADN mới

SAO CHÉP (TÁI BẢN) ADN Ở HỆ GEN NHÂN EUKARYOTE



… mạch vòng

Sợi ADN 
xoắn kép

Một số tính chất của ADN
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SAO CHÉP (TÁI BẢN) ADN Ở HỆ GEN PROKARYOTE

Mạch 
ADN mới

Điểm khởi đầu sao chép 
(chỉ có 1 đơn vị tái bản)



Một số tính chất của ADN

Các bazơ nitơ có thể văng ra ngoài chuỗi xoắn kép

Bazơ nitơ 
"văng ra"
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Một số tính chất của ADN
ADN và các cấu trúc siêu cuốn
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1. Có khả năng lưu giữ thông tin ở dạng bền vững cần cho
việc cấu tạo, sinh sản và hoạt động của tế bào.

Chức năng sinh học của ADN

Ở phần lớn sinh vật (chỉ trừ một số virut), ADN có chức năng
là vật chất mang thông tin di truyền. Để đảm nhiệm chức
năng này, ADN có bốn đặc tính cơ bản sau:

2. Có khả năng sao chép chính xác để thông tin di truyền
có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp
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có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp
thông qua quá trình phân bào hay quá trình sinh sản.

3. Thông tin chứa đựng trong vật chất di truyền phải được
dùng để tạo ra các phân tử cần cho cấu tạo và các hoạt
động của tế bào.

4. Vật liệu di truyền có khả năng biến đổi, nhưng những
thay đổi này (đột biến) chỉ xảy ra ở tần số thấp.



Chức năng sinh học của ADN

Chức năng của ADN biểu hiện qua “Nguyên lý trung tâm”
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Chức năng sinh học của ADN

Chức năng của ADN biểu hiện qua “Nguyên lý trung tâm”
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LƯỢC SỬ DI TRUYỀN HỌC

Néi dung

CÁC BẰNG CHỨNG CHỨNG MINH ADN LÀ 
VẬT CHẤT MANG THÔNG TIN DI TRUYỀN

CẤU TRÚC, ĐẶC TÍNH, CHỨC NĂNG CỦA ADN

Q & A

CẤU TRÚC, ĐẶC TÍNH, CHỨC NĂNG CỦA ARN

CẤU TRÚC, ĐẶC TÍNH, CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN



Thành phần và cấu trúc hóa học của ARN

ARN thường có cấu trúc mạch đơn polynucleotide, được hình thành 
từ liên kết cộng hóa trị giữa bốn loại ribonucleotide A, G, C và U.
Có nhiều loại ARN với chức năng khác nhau, trong đó 3 loại quan 
trọng và phổ biến nhất là mARN, tARN và rARN.

Loại ARN Hệ số lắng (S) MW (x1000) Số nucleotit
trung bình

% trong tế bào

Thuộc tính các loại ARN ở E. coli
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mARN 6 – 25 25 – 1000 75 – 300 ~ 2

tARN ~ 4 23 – 30 73 – 95 ~ 16

rARN 5 ~ 35 ~ 100

16 ~ 550 ~ 1500 82%

23 ~ 1100 ~ 3100



Thành phần và cấu trúc hóa học của ARN
Về mARN
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Thành phần và cấu trúc hóa học của ARN
Về tARN

 OH 

P 

3’ 

5’ 

A 
C 
C 

T C Ψ 

Vòng TΨC 
Vòng D 

5’ 
3’ 

Vòng TΨC 

(A) Vị trí gắn axit amin 
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Ψ 

Vòng hay 
biến đổi 

Bộ ba đối m> 

Bộ ba đối m> 

Vòng D 

Hình 1.6. Cấu trúc phổ biến của tARN. 
(A) Cấu trúc mạch polyribonucleotit dạng lá 

phân nhánh, (B) Cấu trúc không gian hình thành 
do chuỗi polyribonucleotit gấp nếp và xoắn lại 

(B) 

Vòng 
Đối mã 

 



Thành phần và cấu trúc hóa học của ARN
Về rARN

Thành phần cấu tạo của các ribosome
Vị trí hoạt động của ribosome Các tiểu phần Loại rARN Số protein

Tế bào chất động vật * 40S 18S 33
60S 28S - 5,8S - 5S 49

Ti thể động vật 28S 12S 31
39S 16S 48

Tế bào chất thực vật * 40S 18 ~35
60S 28S - 5,8S - 5S ~50
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60S 28S - 5,8S - 5S ~50

Ti thể thực vật 30S 18S > 25
50S 26S - 5S > 30

Lạp thể thực vật 30S 16S 22-31
50S 23S - 5S - 4,5S 32-36

Vi khuẩn (prokaryote) * 30S 16S 21
50S 23S - 5S 31

Vi khuẩn cực đoan (archaea) 30S 16S 26-27
50S 23S - 5S 30-31



1. Ch�c năng v�n chuy�n thông tin di truy�n: đây là vai trò
chủ yếu của mARN. Phân tử này là bản phiên mã của
gen (ADN), đồng thời là khuôn để tổng hợp protein.

Chức năng sinh học của ARN

Khác với ADN, trong tế bào có nhiều loại ARN; mỗi loại đảm
nhận một chức năng sinh học riêng biệt. Nhìn chung, có thể
tóm tắt các chức năng cơ bản của ARN như sau:
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2. Ch�c năng tham gia t�ng h�p protein: chức năng này
biểu hiện qua vai trò của tARN là phân tử nhận biết và
lắp ghép chính xác các axit amin tương ứng với bộ ba
đối mã trên phân tử mARN; và vai trò của rARN là thành
phần cấu trúc nên ribosome là nơi tổng hợp protein.



3. Ch�c năng hoàn thi�n các ARN: các snARN là thành
phần hình thành nên spliceosome là phức hợp có vai trò
trong việc cắt các intron và nối các exon trong quá trình
hoàn thiện mARN ở sinh vật nhân thật. Các snoARN
tham gia vào quá trình hoàn thiện các phân tử rARN từ
các phân tử tiền thân (tiền-rARN) tại hạch nhân. Ở sinh
vật nhân sơ, M1 ARN là thành phần của ribonuclease P

Chức năng sinh học của ARN
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vật nhân sơ, M1 ARN là thành phần của ribonuclease P
có chức năng hoàn thiện tARN từ tiền-tARN. Ở trùng
mũi khoan, gARN có vai trò trong biên tập mARN.

4. Ch�c năng xúc tác: một số ARN có kích thước nhỏ có
tính chất xúc tác giống enzym, còn gọi là các ribozyme.
Bản thân một số snoARN và M1 ARN tham gia vào các
quá trình hoàn thiện rARN và tARN được nêu ở trên
cũng có hoạt tính xúc tác.



5. Ch�c năng đi�u hòa ho
t đ�ng c�a gen: mc dù m�i ch�
đư�c phát hi�n g�n đây (Fire và Mellor, 1998), song s�
có mt ph� bi�n c�a các lo
i ARN tham gia đi�u hòa
ho
t đ�ng c�a gen tìm th�y � h�u h�t các loài sinh v�t
nhân th�t đư�c nghiên c�u đ�n nay cho th�y, đây có l�
là m�t ch�c năng cơ b�n c�a ARN v�n đã hình thành t�
lâu trong quá trình ti�n hóa. Nhóm các ARN có ch�c

Chức năng sinh học của ARN
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lâu trong quá trình ti�n hóa. Nhóm các ARN có ch�c
năng này đư�c g�i chung là ARN can thi�p (ARNi,
interfering RNA), đư�c chia làm hai nhóm nh� có hình
th�c ho
t đ�ng tương đ�i khác bi�t là siARN (small
intefering RNA) và miARN (micro RNA).



Chức năng sinh học của ARN
Loại ARN Chức năng sinh học 

mARN thông tin Truyền thông tin qui định trình tự axit amin của protein từ ADN tới ribosome 

tARN Dịch các mã bộ ba trên phân tử mARN thành các axit amin trên phân tử protein 

rARN Cấu trúc ribosome và có vai trò xúc tác (ribozyme) hình thành liên kết peptide  

Tiền-ARN Sản phẩm trực tiếp của quá trình phiên mã; là phân tử tiền thân hình thành nên 

mARN, tARN và rARN hoàn thiện. ở eukaryote, một số phân đoạn ARN intron 
có vai trò xúc tác (ribozyme) phản ứng cắt chính nó 

snARN (ARN nhân kích 
thước nhỏ) 

Có vai trò xúc tác và cấu trúc trong phức hệ cắt intron (spliceosome) từ các 
phân tử tiền-mARN để tạo thành mARN hoàn thiện 

SRP ARN                           
(ARN nhận biết tín hiệu) 

Là thành phần của phức hệ ARN-protein làm nhiệm vụ nhận biết các peptide tín 
hiệu trong phân tử protein mới được tổng hợp, giúp "giải phóng" các phân tử 
protein này khỏi mạng lưới nội chất protein này khỏi mạng lưới nội chất 

sno ARN (ARN hạch 
nhân kích thước nhỏ) 

Tham gia hoàn thiện rARN từ phân tử tiền-rARN và đóng gói ribosome tại hạch 
nhân 

Telomerase-ARN  Thành phần của enzym telomerase; làm khuôn để tổng hợp trình tự ADN lặp lại 
tại các đầu mút nhiễm sắc thể ở eukaryote  

gARN Tham gia vào quá trình "biên tập" ADN ti thể ở thực vật và nguyên sinh động 
vật, và ADN lạp thể ở thực vật 

tmARN ARN tích hợp chức năng của tARN và mARN, giúp giải phóng ribosome khỏi sự 
"tắc nghẽn" khi dịch mã các phân tử mARN bị mất bộ ba mã kết thúc (stop 
codon). 

M1 ARN Thành phần ARN có vai trò xúc tác của ARNase P, tham gia hoàn thiện các 
phân tử tARN ở prokaryote 

Các loại ARN can thiệp 
(siARN và miARN) 

Tham gia điều hòa biểu hiện gen ở eukaryote 
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Cấu trúc hóa học của protein

CẤU TRÚC BẬC 2

Đầu N

Mt c�t đ�ng
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Đầu C

3,6 aa / vòng xoắn

C�u trúc d
ng chu�i xo�n αααα C�u trúc d
ng mt ph�ng ββββ

Đầu N Đầu C

Mt c�t ngang



Cấu trúc hóa học của protein

CẤU TRÚC BẬC 3

Phần lõi

NƯỚC

Đóng gói protein  

Biến tính
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Protein ở dạng chuỗi
polypeptit (bậc 1)  

Phân tử protein đóng gói ở dạng
cấu trúc bậc 3                             

(hình thành một số miền chức năng)

Bề mặt

Biến tính



Cấu trúc hóa học của protein
Sự tự đóng gói của
protein phụ thuộc
vào tính chất của
các axit amin là
thành phần cấu trúc
lên chuỗi polypeptit



Cấu trúc hóa học của protein

CẤU TRÚC BẬC 4
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Các nhóm protein chức năng cơ bản
Nhóm prôtêin Hoạt tính và chức năng sinh học Ví dụ

Pr«tªin vận chuyển Các phân tử di chuyển bên trong và giữa các tế bào 
hoặc giữa mạch máu và hệ bạch huyết

Albumin, hemoglobulin, 
lipoprotein, transferin, v.v...

Enzym Là các chất xúc tác hữu cơ thúc đẩy các phản ứng hoá 
học nhưng bản thân chúng không mất đi trong quá trình 
phản ứng

Alcohol dehydrogenaza, 
hexokinaza, proteaza, v.v...

G-protein Truyền tín hiệu từ bên ngoài tế bào vào bên trong tế bào 
bằng việc kích thích sản xuất các chất truyền tín hiệu 
thứ hai

Transductin, Gs, αi

Prôtêin mang thông tin 
(chất chủ vận, chất đối 
vận)

Bao gồm các hormon và các prôtêin khác, mà khi hoạt 
động, chúng tạo ra các hoạt động sinh lý và trao đổi 
chất ở các mô, tế bào đặc thù của chúng

Insulin, glucagon, hormon, 
prolactin, v.v...

Prôtêin vận động (prôtêin 
cơ)

Tương tác của actin và myosin tạo nên các hoạt động 
co và duỗi cơ

Actin, myosin
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cơ) co và duỗi cơ
Pr«tªin bảo vệ Có chức năng bảo vệ chống lại sự xâm nhập của vi 

khuẩn và các hợp chất độc
Kháng thể, interferon, 
interleukin, v.v...

Prôtêin thụ thể Các prôtêin xuyên màng là phân tử truyền thông tin 
trung gian từ các hócmôn hoặc các chất dẫn truyền 
thần kinh trong các hoạt động sinh lý nội bào

Các thụ thể insulin và 
adrenalin trên bề mặt tế 
bào

Pr«tªin điều hoà ĐiÒu hoà hoạt động của gen và tế bào Các chất kìm hãm hoặc ức 
chế hoạt động phiên mã, 
dịch mã trong tế bào

Prôtêin cấu trúc Tạo nên cấu trúc hình dạng của các cơ quan tử bên 
trong tế bào, cũng như bản thân tế bào.

Cytochrom, cytoskeleton, 
histon, ribosom, v.v... 

Các loại prôtêin khác Bao gồm các loại prôtêin tạo kênh trên màng tế bào cho 
phép các ion ra vào tế bào theo phương thức chủ động, 
và các loại prôtêin đặc biệt liên quan đến sự trao đổi tín 
hiệu giữa các tế bào

Các prôtêin kênh xuyên 
màng ion Cl-, K+, Na+, v.v...



Thụ thể là mục tiêu tác dụng của thuốc
 

Renin Angiotensinogen (MW 57000) 

Angiotensin I 

Angiotensin II 

ACE 

Angiotensin II 

(A) 

(B) Angiotensin 
Receptor 

G-pr«tªin 
Phospholipaza (bÊt 

hoạt) 

Tế bào cơ trơn thành mạch 

Đinh Đoàn Long Bộ môn DI TRUYỀN HỌC

Hệ thống renin - angiotensin trong quá trình điều hoà huyết ̧ p. 

A) Anginotensinogen được cắt bằng renin để thu được angiontensin I. Chất này sau đó được cắt 
bằng ACE để thu được angiontensin II. B) angiotensin II ţ c động lên hệ angiotensin receptor trên 
màng tế bào cơ trơn thành mạch máu, qua đó làm tăng hàm lượng Ca2+ trong tế bào chất, và vì vậy 
thành mạch máu co, huyết áp tăng. 

G-pr«tªin 
(bất hoạt ) 

G-prôtêin (hoạt 
động) 

hoạt) 

Phospholipaza (hoạt  
động) 

Co cơ 

Huyết ̧ p tăng 
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